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tỉnh quảng bình

Thành tỉnh1 đặt ở địa phận hai ấp Tiền Hiệp, Phú Ninh thuộc hai tổng Vũ Xã, Minh Lý huyện
Phong Lộc phủ Quảng Ninh. Thành có 4 góc vuông, xây theo kiểu hình cánh hoa hồi, xen kẽ cả gạch
và đá; chu vi 460 trượng 9 thước 5 tấc. Mặt thành rộng 3 thước; chân thành dày 4 thước; thân thành kể
cả nữ tường cao 1 trượng, phía trong đắp thêm đất cao 3 trượng. Có ba cửa: cửa tả, cửa hữu và cửa hậu.
Hào rộng 7 trượng, sâu 7 thước. Hai mặt tả hữu xây liên tiếp nhau theo kiểu trường luỹ (luỹ dài), đều
xây bằng gạch, đá. Luỹ dài bên hữu chu vi 833 trượng 5 thước, kề sát với bờ biển. Luỹ dài bên tả chạy
thẳng đến bờ sông Nhật Lệ, dài 300 trượng 6 thước 4 tấc. Các lũy đều có đặt cửa để người qua lại có
thể đi thông ra đường cái. Qua cầu đi về phía bờ nam men theo sông lại đắp tiếp lũy đất chạy thẳng
đến chân núi Đâu Mâu, dài 3.966 trượng 2 thước. Dưới chân núi có con đường nhỏ, mở một cửa, gọi là
cửa Vũ Thắng.

Tỉnh hạt nam bắc cách nhau 206 dặm. Đông tây cách nhau 126 dặm.

Phía nam giáp địa giới huyện Minh Linh đạo Quảng Trị. Phía bắc giáp địa giới huyện Kỳ Anh đạo
Hà Tĩnh ở cửa Hoành Sơn; vùng rừng núi thượng du lại giáp địa giới huyện Hương Khê tỉnh Nghệ An.
Phía đông giáp bờ biển. Phía tây ven theo núi, từ chân núi đến bờ biển có chỗ rộng chỗ hẹp khác nhau,
đi khoảng một hai hay ba canh không nhất định, có chỗ từ núi ra biển chỉ có một đường đi. Duy hai
bên bờ sông Linh Giang (sông Gianh) dân cư ở sát nhau, tiếp liền vào đến địa phận các nguồn, sách người
thượng ở trên rừng, phía trên giáp giới Lào, đi đường núi quanh co mất khoảng năm sáu ngày đường.

Tỉnh có 2 phủ, gồm 7 huyện, 24 tổng, 324 xã, thôn, phường, ấp, giáp, trang; ở vùng đầu nguồn thì
có 2 nguyên (nguồn), 7 sách.

Phủ Quảng Ninh:

3 huyện, 13 tổng, 158 xã, thôn, phường, ấp.

Phủ kiêm lý hai huyện Phong Lộc, Phong Đăng, gồm 8 tổng, 106 xã, thôn, phường, ấp.

Thống hạt huyện Lệ Thủy: 5 tổng, 52 xã, thôn, phường, ấp.

Phủ Quảng Trạch:

4 huyện, 11 tổng, 166 xã, thôn, phường, ấp, giáp. Dân Thượng2 sống ở trong 2 nguồn, 7 sách.

                                                     
1Tỉnh Quảng Bình : Xưa là đất 3 châu Địa Lí , Ma Linh , Bố Chinh  của Chiêm Thành.

Năm Thiên Huống Bảo Tượng 3 (1069), vua Chiêm là Chế Củ (Rudravarman IV) hiến 3 châu ấy cho vua Lý
Thánh Tông. Năm Thái Ninh 4 (1075) đời Lý Nhân Tông đổi Địa Lí làm châu Lâm Bình , Ma Linh làm
châu Minh Linh , Bố Chinh làm châu Bố Chính . Đời Trần đặt làm phủ Lâm Bình . Năm
Long Khánh 3 (1375) đời Trần Dụ Tông đổi làm phủ Tân Bình  Đời Hồ Quý Li đổi làm trấn Tây Bình

. Thuộc Minh lại gọi là phủ Tân Bình, gồm 3 châu 9 huyện. Đầu đời Lê Thái Tổ đổi làm lộ Tân Bình.
Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đổi là phủ Tân Bình (gồm 3 huyện Khang Lộc, Lệ Thuỷ,
Minh Linh và châu Bố Chính, tức là bao gồm cả Quảng Bình và bắc QuảngTrị nay) thuộc thừa tuyên Thuận
Hoá. Đời Lê Trung hưng, đầu niên hiệu Hoằng Định (1601) kiêng huý Kính Tông Lê Duy Tân, đổi làm phủ
Tiên Bình . Sau khi vào trấn thủ Thuận Hoá, Nguyễn Hoàng đổi phủ Tiên Bình (phần từ Đồng Hới trở
vào) làm phủ Quảng Bình (1604). Năm 1630 Nguyễn Phúc Nguyên lấy được phần đất từ bắc sông
Nhật Lệ đến nam sông Gianh, đặt làm châu Nam Bố Chính. Từ năm 1786 quân Lê Trịnh đánh vào Phú Xuân,
khôi phục cả phần nam và bắc làm một châu Bố Chính, đặt thuộc vào trấn Nghệ An. Đời Tây Sơn đổi gọi phủ
Quảng Bình là phủ Quảng Thuận , hai châu Bố Chính cũ đổi gọi là châu Thuận Chính . Đầu
đời Gia Gia Long lại theo cũ, tách làm 2 châu Bố Chính Nội và Bố Chính Ngoại, cùng với hai huyện Khang
Lộc và Lệ Thuỷ đặt làm dinh Quảng Bình . Riêng châu Minh Linh thì đổi làm huyện, đặt thuộc dinh
Quảng Trị. Năm Minh Mệnh 8 (1817) đổi làm trấn Quảng Bình, năm thứ 12 (1831) chia đặt tỉnh hạt toàn quốc,
đổi gọi là tỉnh Quảng Bình . Nay vẫn gọi là tỉnh Quảng Bình.

2Nguyên văn dùng chữ man (như man nhân, man tục) chỉ các dân tộc thiểu số, đối với các tỉnh từ Quảng Bình trở
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Phủ kiêm lý hai huyện Bình Chính và Minh Chính, gồm 5 tổng; 90 xã, thôn, phường.

Thống hạt hai huyện Bố Trạch và Minh Hóa, gồm 6 tổng; 76 xã, thôn, phường; 2 nguồn, 7 sách.

Khí hậu:
Tháng giêng, tháng hai thường âm u mưa dầm, trời còn lạnh. Tháng ba đã có gió nam. Tháng năm,

tháng sáu từ khi mặt trời mới lên đã nóng bức rồi, ban đêm cũng nóng vậy. Khoảng giao thời giữa hè
và thu thì trời vừa mưa vừa tạnh.Gió từ phía nam thổi tới, gọi là gió Nam Trong. Còn gió từ phía tây
thổi tới thì chậm và luồng dài hơn, gọi là gió Nam Ngoài. Tháng 8 nóng gắt, cho nên ngạn ngữ có câu:
Tháng tám nắng rám quả bưởi. Tháng 11, 12 bắt đầu lạnh, rét. Nhà nông truyền cho nhau rằng: trong
khoảng tháng 8, tháng 9 cây thuộc giống lau đã ra bông thì sau đó không mưa lụt nữa. Nếu như chậm
mãi mới đến tháng 10 vẫn chưa ra hoa thì cho đến cuối năm vẫn còn mưa rất nhiều. Người ta gọi tên là
lụt hoa lau; thường căn cứ vào đó để xem khí hậu. Tục ngữ lại còn có câu rằng: Mồng 5 tháng 5 mà
mưa thì nhiều rầy nâu. Mùng 6 tháng 6 mà mưa thì nhiều chủ trùng. Hàng năm cày cấy hai vụ hè
đông. Vụ hè, từ sau tiết Sương giáng tháng 9 xuống cấy, tháng 4, 5 năm sau gặt lúa, đó gọi là vụ lúa
tháng năm. Vụ đông thì sau khi gặt xong vào tháng 4, hai tháng 5, 6 cày phơi ải, nếu là chân ruộng
nước thì cấy vào khoảng tháng 6, 7, tháng 10 gặt, đó gọi là vụ lúa tháng mười, tức là vụ khô. Ngoài ra
các thứ hoa màu khác như rau dưa thì tuỳ theo thời tiết mà gieo trồng, cũng không nhất định.

Thủy triều mỗi tháng hai lần hoặc ba lần:
Tháng 1 và tháng 7: mồng 5 và 19. Tháng 2 và tháng 8: mồng 3, ngày 17 và 23.
Tháng 3 và tháng 9: ngày 13 và ngày 27. Tháng 4 và tháng 10: ngày 11 và ngày 25.
Tháng 5 và tháng 11: ngày 9 và ngày 23. Tháng 6 và tháng 12: ngày 7 và ngày 21.

Phong tục:
Các tầng lớp sĩ nông công thương đều chăm chỉ nghề nghiệp. Nguồn lợi rừng núi hồ đầm, sông

biển giúp cho sinh kế cũng nhiều. Nhưng đất xấu, dân nghèo, cho nên phong tục lấy tiền tài làm trọng,
tự tư tự lợi muốn chiếm phần hơn, mà có phần rẻ nhẹ tình nghĩa giúp đỡ lẫn nhau.

Trong dân gian thì việc cưới xin, tang ma, thờ cúng cùng là đồ dùng áo quần ăn mặc hàng ngày đều
dè xẻn, tiết kiệm. Chỉ có các nhà làm quan và các hộ buôn bán có ghe thuyền mới chú ý đến sự trang
sức. Tuy là do giàu sang mà sinh ra xa xỉ, nhưng cũng do lịch duyệt, biết nhiều, dần dần tiêm nhiễm
phong tục các nơi khác thành ra như vậy. Tục làng xã thờ thần. Hàng năm xuân thu hai kỳ làm cỗ rượu
thịt để tế thần. Tế xong thì cùng nhau ăn uống vui vẻ. Các xã thôn ven sông rải rác có lệ thi đua thuyền
vượt sông, nhưng đại thể cũng giản đị, không có gì phiền phí lắm. Được cái là địa phương gần đất kỳ
phụ1, hưởng giáo hoá của triều đình sớm hơn các nơi khác, việc học ngày càng thêm hưng thịnh, đời
nào cũng có anh tài xuất hiện, có danh là đất văn vật, quả thực cũng không phải lấy làm hổ thẹn.
Nhưng dân tình quen thói văn hoa, thường thích lý sự tranh cạnh, việc hương chính thường do các nhà
hào cường nắm giữ, tổng lý cũng không có quyền hành gì. Các nha môn giải quyết công việc phần
nhiều ngăn trở chậm trễ.

Còn về các người Thượng ở các nguồn, sách vùng thượng du đầu nguồn thì man dã, chỉ biết dùng
dao đào lỗ trỉa hạt, đi lấy mật ong đem bán để kiếm sống. Họ thấy chỗ đất nào có nguồn lợi thì dựng
lều lán rải rác ở những chỗ ấy mà ở. Những nhà trồng trọt thì đặt một giường thờ, ngoài ra trải chiếu
để nằm ngồi xung quanh bếp lửa. Họ chặt những đoạn ống tre để đựng đồ ăn thức uống. Quần áo và đồ
dùng đại loại cũng đều như vậy cả. Càng đi lên phía trên càng xa thì lại càng hủ hậu nữa. Đó là một
tộc người Thượng mà thôi. Còn như theo Thiên chúa giáo, toàn tòng thì có 7 xã, thôn, trang, phường

                                                    
vào chúng tôi dùng từ chung là người Thượng.

1Kỳ phụ: vùng gần Kinh đô.
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(huyện Phong Lộc có phường Mỹ Hội; huyện Lệ Thủy có thôn Mỹ Phúc; huyện Bình Chính có trang
Thuỷ Vực, phường Trừng Hải, xã Hướng Phương; huyện Bố Trạch có xã Phương Liên, thôn Trung xã
Câu Lạc); gián tòng có 41 xã, thôn, phường (huyện Phong Lộc có: xã Văn La, ấp Tráng Tiệp, ấp Tiền
Tiệp, phường Kiên Bính; huyện Lệ Thủy có: xã Yên Định, xã Phụ Việt, thôn Mỹ Hương, thôn Mỹ
Duyệt Hạ, xã Đại Phong Lộc; huyện Bình Chính có: xã Tiểu Đan, xã Đan Sa, giáp Mỹ Hòa Thượng,
thôn Diên Phúc, phường Ngoại Hải, thôn Phù Ninh, xã Thuận Bài, xã Tô Xá1, xã Lũ Đăng, thôn Tượng
Sơn, thôn Xuân Kiều; huyện Bố Chánh có: thôn Thượng, thôn Hạ xã Phương Liên, xã Hoàng Trung,
thôn Mỹ Lộc, thôn Lý Nhân Bắc, xã Lâm Trạch, thôn Thiên Lộc, thôn Phúc Tự, xã Đông Thành,
phường Chính Hoà; huyện Minh Chính có: phường Nội Hà, xã Văn Phú, thôn Giáp Tam, thôn Vĩnh
Phúc, thôn Vĩnh Lộc, thôn Hòa Ninh, xã Đại Đan, xã Kênh Nhuận, xã Kênh Trừng, thôn Diên Trường,
xã Phù Kênh). Mấy năm gần đây, đạo này hoành hành dụ dỗ, thúc ép, người theo đạo ngày một đông
thêm, cái xu thế như vậy chưa biết đến bao giờ mới dừng được.

Đinh điền phú thuế:
Số đinh: 16.996 người. Trong đó:

-Chức sắc và miễn sai dịch: 6.297 người.
-Chánh nạp: 10.699 người.

Binh ngạch: 3.282 người. Trong đó:
-Lính Kinh: 2.165 người.
-Lính tỉnh: 1.117 người.

Ngoài ra còn có: 
-Lính mộ: 192 người.

Ruộng đất: 38.437 mẫu 7 sào 11 thước 4 tấc 5 phân. Trong đó:
-Ruộng: 33.079 mẫu 8 sào 13 thước 5 tấc 6 phân.
-Đất: 5.357 mẫu 8 sào 12 thước 8 tấc 9 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 29.265 quan 9 quan 16 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 25.638 hộc 13 thăng 8 vốc 5 nắm 9 lẻ.

Sản vật:
Trong tỉnh miền trên ven núi, miền dưới ven biển, cho nên kiêm có cả nguồn lợi núi, biển. Nguồn

lợi núi thì có ngà voi, sừng hươu, gỗ, mây, tre các loại. Nguồn lợi biển thì có mắm muối, tôm cá, ốc sò
v.v... Một giải dân cư ở vùng giữa thì đất đai phần nhiều là sỏi cát, ruộng cấy lúa được thì có ít. Các
loại khoai đậu, rau củ, dưa quả thì tùy mùa, tùy chỗ mà gieo trồng xen vào, nhờ thế mà dân đắp đổi
cũng đủ ăn, không đến nỗi phải đói khổ.

Phủ Quảng Ninh thì ruộng đất hơi phẳng mà chạy dài. Ngạn ngữ có câu: "Gia Định thứ nhất, Hai
huyện thứ nhì" (Hai huyện: Phong Lộc và Phong Đăng xưa là một huyện, cùng với huyện Lệ Thủy nữa
là Hai huyện). Có lẽ cũng biết vùng kia hơn vùng này, kỳ thực nếu đem so sánh với sự phì nhiêu của
Nam Kỳ và Bắc Kỳ thì Quảng Bình còn kém xa. Các sản phẩm tơ bông, chăn nuôi gia súc tuy không
dư dật lắm nhưng cũng đủ để tự cung cấp. Kể những sản vật quý nhất thì ở núi có ngà voi, sừng tê
giác; ở biển có tổ yến, ốc cửu khổng (bào ngư), nhưng cũng rất hiếm có, không phải thường xuyên có
thể kiếm được. Thứ đến thì có Bình sâm2, dưa hấu, đậu tương, bột hoàng tinh, rượu dâu, trám đen v.v...
cũng khá nổi tiếng.

                                                     
1Ngv. viết Tô Hợp  nhưng trong bảng tên xã huyện Bình Chính thấy chép là xã Tô Xá . Hai chữ Xá

 và Hợp  hơi giống nhau, dễ chép lầm.
2Tức sâm Quảng Bình.
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Nói:
Một dải phía tây của tỉnh hạt đều ven theo núi. Các ngọn liên tiếp chạy dài, tiếp với Lào, kể những

ngọn cao to nhất như núi Tam Linh, thực là núi trấn giữ một phương; thứ đến là núi Đâu Mâu, núi
Thần Đinh, núi Mã Yên (núi Yên Ngựa), núi Thiên Tài, núi Thành Thang, núi Thọ Linh, núi Cao Mại,
núi Vũ Nguyên, đều là những núi nổi tiếng đáng ghi chép. Riêng hai núi Hoành Sơn và Hùng Sơn ngăn
cách giữa hai miền Nam Bắc, là con đường quan trọng trong sự đi lại, từng vâng mệnh thiết đặt cửa ải1,
đóng giữ để phòng bị biên cương, không thể sơ xuất.

Sông:
Một dải phía đông tỉnh hạt sát bờ biển, miền thượng du là các nguồn ở trong rừng, ngàn khe vạn

suối theo sông mà chảy ra biển. Phía ngoài cửa quan2 thì có sông Linh Giang (sông Gianh), phía trong
cửa quan thì có sông Nhật Lệ, nhưng về độ sâu độ rộng và chiều dài thì sông Gianh đứng đầu. Nước
tưới cho đồng ruộng, đường thuỷ vận chuyển gỗ lạt, tre mây, dân gian được nhờ mối lợi của sông này
thực nhiều lắm.

Còn như các sông Thọ Linh, Châu Nguyên, Đâu Trạm, các ngòi Xuân Lai, Phan Xá đều là khúc
nhánh của hai sông nói trên nhưng tuỳ từng nơi mà có tên riêng mà thôi.

Còn như sông Ròn, sông Lý Nhân, sông Lý Hoà cũng đều chảy thông ra bể. Nhưng dòng chảy
không dài, cửa biển thì ngày một cạn hẹp. Riêng về sông Ròn, ở phía ngoài cửa tấn có vũng Từ dựa
vào núi ông, các mỏm núi đá như bức bình phong, thuyền bè đi biển có thể ghé vào neo đậu tránh
sóng gió. Nhưng ghe thuyền của bọn phỉ cũng thường hay vào đấy ẩn nấp để chặn cướp các thuyền
buôn. Cho nên giao thông đường biển thì đó là chỗ có thể đậu tránh sóng gió, nhưng cũng vì thế mà
thành ra con đường đáng sợ.

Danh thắng:
Trong tỉnh ít có các đền, chùa, đạo quán.

Phủ Quảng Trạch có: Văn từ, đền thờ Thần nữ, đền Song Trung.

Phủ Quảng Ninh có: chùa Cảnh Tiên, chùa Kim Phong, chùa Hoằng Phúc, quy mô không to rộng
mấy, mà cảnh trí cũng bình thường.

Nói về cảnh thiên nhiên kỳ diệu thì có động Tiên Sư, suối đá trong xanh tịch mịch khiến cho người
ta rất yêu thích. Thứ đến là động Chân Linh Tiên Nữ, tiếc là động ấy lại ở chỗ xa xôi hoang vắng,
không ai sửa sang tu bổ, mà cũng ít khách xa đến thăm viếng, thành ra cũng không tô điểm được mấy
cho vẻ đẹp của non sông. Di tích ngàn thu chỉ còn lưu lại cái tên Tiên Sư (Thầy Tiên), Tiên Nữ, rốt
cuộc thì cũng chẳng biết rõ thời đại họ tên thế nào. Những di tích khác như giếng Ngọc Tinh, đá
Trượng Nhân (đá Ông Già) có lẽ cũng là một kỳ công của tạo hóa. Còn như sự tương truyền về chùa
Hóa3 lúc có lúc không nghĩ là tục truyền hoang đường, mung lung chẳng lấy gì làm căn cứ. Nay chỉ
còn bãi cát chạy dài, những cây cổ thụ xưa kia còn sót lại, tương truyền là vùng đất linh thiêng, nhưng
thuyền bè qua cũng chẳng thấy có gì khác lạ cả.

Đường đi:
-Một đường quan lộ, phía nam từ trạm đầu địa giới giáp đạo Quảng Trị đi ra phía bắc đến cửa ải

Hoành Sơn ở trạm Tĩnh Thần đầu địa giới giáp đạo Hà Tĩnh, tất cả gồm 6 trạm, dài 195 dặm có lẻ.

-Một con đường nhỏ men theo bờ sông Gianh mà đi ngược lên, qua phủ lỵ phủ Quảng Trạch đến
huyện lỵ huyện Minh Hóa, đi khoảng một ngày rưỡi. Lại từ huyện lỵ theo đường núi quanh co khúc
khuỷu, qua tấn Cửa Ve đi tiếp lên biên giới Ai Lao, đi khoảng 4-5 ngày, đường rộng 5 thước.

                                                     
1Tức Hoành Sơn quan (Cửa ải Đèo Ngang).
2Cửa quan nói đây là Quảng Bình quan, cửa phía nam tỉnh lỵ, bên tả ngạn sông Nhật Lệ.
3Hoá tự: x. Danh thắng huyện Phong Đăng.
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-Một đường biển phía nam từ tấn cửa Luật giáp đạo Quảng Trị đến cửa sông Nhật Lệ, dài 123 dặm.
Lại từ cửa Nhật Lệ đến cửa sông Gianh, dài 44 dặm. Lại từ cửa sông Gianh đến cửa sông Ròn, dài 22
dặm. Lại từ cửa sông Ròn đến cửa tấn Khẩu giáp đạo Hà Tĩnh, dài 60 dặm. Tổng cộng là 249 dặm; ghe
thuyền thường đi mất độ 1 ngày rưỡi.

(Kính xét: các mục khí hậu, phong tục toàn tỉnh đại để giống nhau, giảm bớt không phải biên gộp
lại nữa, vì đã ghi rõ ở phần nói về các phủ huyện, cho nên xin được giảm bớt trình bày ở mục chung).

Phủ Quảng Ninh

Phủ lỵ đặt tại xã Trung Trinh tổng Long Đại huyện Phong Lộc. Phía trước về bên trái nhìn xuống
sông Kiến Giang, phía sau bên phải dựa vào núi Đâu Sơn; xung quanh là rào tre. Đông tây dài mỗi
chiều 22 trượng 5 thước. Nam bắc dài mỗi chiều 12 trượng. Tổng cộng chu vi 66 trượng 5 thước.

Phủ hạt1 phía đông ra đến biển, phía tây men theo núi, phía nam giáp huyện Minh Linh đạo Quảng
Trị; phía bắc giáp giới huyện Bố Trạch phủ Quảng Trạch.

Đông tây cách nhau 61 dặm. Nam bắc cách nhau 104 dặm.

Hai huyện kiêm lý: Phong Lộc và Phong Đăng, gồm 8 tổng:

1-Huyện Phong Lộc, 4 tổng:
1.Tổng Trung Quán 2.Tổng Long Đại 3.Tổng Vũ Xá 4.Tổng Minh Lý

2-Huyện Phong Đăng, 4 tổng:
1.Tổng Xuân Lai 2.Tổng Mỹ Lộc 3.Tổng Thạch Bàn 4.Tổng Hành Phổ

Huyện thống hạt:

3-Huyện Lệ Thủy, 5 tổng:
1.Tổng Mỹ Trạch 2.Tổng Đại Phong Lộc 3.Tổng Thượng Phong Lộc
4.Tổng Thuỷ Liên 5.Tổng Thạch Xá

Khí hậu và phong tục: xem ở phần ghi chung toàn tỉnh.

Đinh điền, thuế phú:
Số đinh:

-Chức sắc, miễn sai dịch: 3.715 người.
-Chánh nạp: 5.220 người.

Binh ngạch:
-Lính Kinh: 1.631 người.
-Lính tỉnh: 190 người.

Ruộng đất:
-Ruộng: 17.811 mẫu 2 sào 2 thước 4 tấc 2 phân.
-Đất: 3.003 mẫu 8 sào 3 thước 8 tấc 9 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 14.334 quan 3 tiền 56 đồng tiền.

                                                     
1Phủ Quảng Ninh : Xưa là châu Địa Lí của Chiêm Thành. Từ đầu đời chúa Nguyễn Hoàng là phủ Quảng

Bình (gồm cả Vĩnh Linh và Do Linh của Quảng Trị nay). Đầu đời Gia Long là dinh Quảng Bình (đã tách
Quảng Trị) gồm 4 huyện Bình Chính , Bố Chính , Phong Lộc , Lệ Thuỷ . Năm Minh
Mệnh 12 (1831) sau khi đặt tỉnh Quảng Bình, đổi tên phủ là Quảng Ninh . Năm thứ 19 (1838) tách 2
huyện Bình Chính, Bố Chính đổi thuộc phủ Quảng Trạch (mới lập), lại tách đất huyện Phong Lộc lập thêm
huyện Phong Đăng . Nay là đất thị xã Đồng Hới và hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình.
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-Nộp bằng thóc: 13.685 hộc 23 thưng 3 vốc 7 lẻ.

Sản vật:
-Dưa hấu: ở huyện Phong Lộc.

-Đậu tương: ở huyện Phong Lộc.

-Bột hoàng tinh: Cả ba huyện Phong Lộc, Phong Đăng, Lệ Thuỷ rải rác đều có.

-Lụa trắng: huyện Phong Lộc.

-Muối trắng: huyện Phong Lộc.

-Mẫu lệ: huyện Phong Lộc.

-Nước mắm: huyện Lệ Thủy.

Nói:
-Núi Đâu Mâu: ở huyện Phong Lộc.

-Núi Thần Đinh: ở huyện Phong Lộc.

-Núi Phúc Vinh: ở huyện Phong Đăng.

-Núi Phú Kỳ: ở huyện Phong Đăng.

-Núi Yên Ngựa: ở hai huyện Lệ Thủy và Phong Đăng.

-Núi Thiên Tài: ở huyện Lệ Thủy.

-Núi Liên Sơn (núi Sen): ở huyện Lệ Thủy.

-Núi An Sơn: ở huyện Lệ Thủy.

-Núi Chấn Sơn: huyện Lệ Thủy.

Sông:
-Cửa sông Nhật Lệ: ở huyện Phong Lộc.

-Sông Cổ Lũy: ở huyện Phong Lộc.

-Phá Nhật Lệ: ở huyện Phong Lộc.

-Đầm Hàm Nhược: ở huyện Phong Lộc.

-Nguồn Long Đại: ở huyện Phong Lộc.

-Ngòi Xuân Lai: ở huyện Phong Đăng.

-Ngòi Phan Xá: ở huyện Phong Đăng.

-Biển Cạn (Hạc Hải): ở địa giới hai huyện Lệ Thuỷ-Phong Đăng.

-Sông Trạm Giang: ở huyện Lệ Thủy.

-Sông Đâu Giang: ở huyện Lệ Thủy.

-Khe Sen (Liên Khê): huyện Lệ Thủy.

-Vực An Sinh: ở huyện Lệ Thủy.

-Ao Sen (Liên Trì): ở huyện Lệ Thủy.

Danh thắng:
-Chùa Cảnh Tiên: ở huyện Phong Lộc.

-Chùa Kim Phong: ở huyện Phong Lộc.

-Chùa Hóa (Hoá tự): ở huyện Phong Đăng.

-Chùa Hoằng Phúc: ở huyện Lệ Thuỷ.

Đường đi:

-Một đường quan lộ từ phủ lỵ thông đến [Quảng] Bình quan giáp huyện Bố Trạch, lại từ phủ lỵ đi
qua thôn bến đò ngang xã Văn La, đi tắt qua hai trạm Quảng Xá, Quảng Lộc giáp với địa giới Hồ Xá
thuộc đạo Quảng Trị, dài 92 dặm.
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-Một con đường nhỏ từ phủ lỵ đi về phía tây, men theo bờ sông đi lên đến địa phận rừng xã Long
Đại, đi khoảng hơn một ngày.

Huyện Phong Lộc

Huyện Phong Lộc thuộc phủ Quảng Ninh, do phủ kiêm lý. Phủ lỵ đặt tại bản huyện.

Huyện hạt1 phía đông ra đến biển, phía tây men theo núi, phía nam giáp hai huyện Phong Đăng, Lệ
Thủy; phía bắc giáp huyện Bố Trạch.

Đông tây cách nhau 61 dặm. Nam bắc cách nhau 46 dặm.

Huyện có 4 tổng, gồm 59 xã, thôn, phường, châu, ấp, giáp:

1-Tổng Long Đại, 16 xã, phường, châu, ấp:
1.Xã Long Đại 2.Xã Lệ Kỳ 3.ấp Tả Tiệp 4.Phường Dục Thị
5.ấp Hữu Hùng 6.Xã Vĩnh Tuy 7.Xã Phúc Duệ 8.Xã Trung Trinh
9.Xã Văn La 10.Xã Lương Yến 11.Xã Trung Nghĩa 12.Phường Diêm Điền
13.Xã Phương Xuân 14.Châu Động Tư 15.Phường Bình Phúc 16.ấp Hữu Hậu

2-Tổng Trung Quán, 13 xã, thôn:
1.Xã Trung Quán 2.Xã Hiển Vinh 3.Xã Lộc Long 4.Xã Phúc Long
5.Xã Đặng Xá 6.Xã Trần Xá 7.Xã Hiển Lộc 8.Xã Hữu Phan
9.Thôn Bình 10.Xã Trường Dục 11.Xã Xuân Dục 12.Xã Mỹ Xá
13.Xã Cổ Hiền

3-Tổng Minh Lý, 10 xã, phường, thôn:
1.Xã Minh Lý 2.Xã Đức Phổ 3.Xã Phú Ninh 4.Thôn Lộc Đại
5.Xã Phú Xá 6.Phường Mỹ Cương 7.Phường Hữu Cai 8.Xã Phúc Mỹ
9.Xã Phu Vinh 10.Xã Phú Quý

4-Tổng Vũ Xá, 20 xã, phường, ấp:
1.Xã Vũ Xá 2.Phường Trung Bính 3.Xã Hữu Đăng 4.Phường Cảnh Dương
5.Thôn Hà 6.Thôn Cừ 7.Phường Trúc Đăng 8.Phường Phú Hội
9.Thôn Động Hải 10.Phường Phú Mỹ 11.ấp Tráng Tiệp 12.ấp Tiền Tiệp
13.Phường Kiên Bính 14.Phường Hữu Bính 15.Xã Hàm Nhược 16.Xã Diên Trường
17.Xã Tả Phan 18.Phường Mỹ Hội 19.Phường Phú Nhuận 20.Xã Chính Cung

Khí hậu, phong tục: xem phần chung toàn tỉnh.

Đinh điền, phú thuế:
Số đinh:

-Chức sắc, miễn sai dịch: 1.470 người.
-Chánh nạp: 1.697 người.

Ngạch binh:
-Lính Kinh: 547 người.
-Lính tỉnh: 118 người.

                                                     
1 Huyện Phong Lộc : Đời Trần Hồ và thời thuộc Minh là huyện Phúc Khang . Đầu đời Lê đổi là

Kiến Lộc . Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đổi là huyện Khang Lộc  thuộc
phủ Tân Bình (sau đổi là phủ Tiên Bình, rồi đổi là phủ Quảng Bình). Đầu đời Gia Long kiêng huý chữ Khang

 (Hiếu Khang, thuỵ hiệu của cha Gia Long), đổi là huyện Phong Lộc. Nay thuộc huyện Quảng Ninh tỉnh
Quảng Bình.
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Ruộng đất:
-Ruộng: 4.358 mẫu 5 sào 14 thước 2 tấc 3 phân.
-Đất: 868 mẫu 6 sào 6 thước 5 tấc 6 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 3.579 quan 4 tiền 14 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 3.240 hộc 11 thưng 7 vốc 2 nắm 9 lẻ.

Sản vật:
-Dưa hấu: phường Hữu Cai có lệ cống nộp.

-Đậu tương: ấp Tráng Tiệp phải nộp cống.

-Bột hoàng tinh: cũng có xã trồng, xưa có lệ cống.

-Lụa trắng: ở xã Vũ Xá.

-Muối trắng (phường Diêm Điền).

-Mẫu Lệ (vỏ hàu): xã Văn La.

Nói:
-Núi Đâu Mâu: ở vùng rừng xã Lệ Kỳ. Núi này ngọn dãy trùng điệp, cây cối tốt tươi um tùm, thế

núi hùng vĩ, ngọn dựng nhọn vót như chiếc đâu mâu, cho nên gọi tên như vậy. Luỹ dài ở thành tỉnh
phía trên lên đến núi Đâu Mâu tức là núi này.

-Núi Thần Đinh: ở vùng núi xã Xuân Dục, trên núi có chùa Kim Phong, bên sườn núi có động đá
rất sâu. Trong động đá xếp như những chiếc ghế, phía trên lại có đá như các pho tượng, xung quanh
các thạch nhũ rủ xuống. Tương truyền núi Thần Đinh có nhiều Phật, có lẽ là nói đến hang động có
nhiều tượng đá này.

Sông:
-Cửa sông Nhật Lệ: Một dòng sông lớn từ nguồn Long Đại chảy xuống đến ngã ba sông Trần Xá.

Lại một dòng khác từ sông Trạm Giang qua đầm Biển Cạn, chảy vào ngã ba Trần Xá. Hai dòng hợp
lưu, chảy về hướng đông bắc rồi đổ ra biển ở cửa Nhật Lệ.

-Sông Cổ Lũy: Từ phía tây nam rừng xã Đức Phổ chảy đến ấp Tráng Tiệp, có một nhánh từ khe Cự
chảy đến nhập vào rồi chảy về phía đông bắc, qua phường Bình Phúc, lại chảy qua phía nam cầu Dài,
đổ vào sông Nhật Lệ.

-Phá Nhật Lệ: thuộc địa phận xã Phú Minh tục gọi là đầm Hới, nước trong vắt không đâu bằng, lắm
tôm nhiều cá. Phía đông của phá có cồn cát cao, xưa có miếu Long Vương rất thiêng. Gần đây dân xã
di chuyển sang bờ phía tây nam, so với trước có phần kém linh thiêng.

-Đầm Hàm Nhược: ở xã Hàm Nhược, nước chảy về phía bắc, đổ vào cửa cảng ở ngã ba Mỏ Trụ, rồi
đổ vào cửa sông Nhật Lệ.

-Chín thác của nguồn Long Đại: ở địa phận của xã Long Đại. Chín thác gồm: 1.Thác Bãi Điện,
2.Thác Bột, 3.Thác Ông, 4.Thác Lư Đà1, 5.Thác Khu Đỉnh2, 6.Thác Thạch Bàn, 7.Thác Tro, 8.Thác
Lỗi, 9.Thác Độc.

Danh thắng:

-Chùa Cảnh Tiên: ở địa phận ấp Tráng Tiệp, đã được ban cấp tiền để trùng tu.

-Chùa Kim Phong: ở trên núi Thần Đinh, nay đã đổ nát.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đến giáp vùng rừng xã Long Đại, đi mất già một ngày đường.

                                                     
1Thác Lư Đà, ĐNNTC chép là thác Đà Lư.
2Thác Khu Đỉnh, ĐNNTC chép là thác Liên Nhu.
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Huyện phong Đăng

Huyện Phong Đăng thuộc phủ Quảng Ninh, do phủ kiêm lý, không đặt huyện lỵ.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Lệ Thủy, phía tây và phía nam đều ven theo núi, phía bắc giáp
huyện Phong Lộc.

Đông tây cách nhau 27 dặm. Nam bắc cách nhau 47 dặm.

Huyện có 4 tổng, gồm 48 xã, phường:

1-Tổng Xuân Lai, 11 xã:
1.Xã Xuân Lai 2.Xã Mai Xá Hạ 3.Xã Mai Xá Thượng 4.Xã Cái Xá
5.Xã Quảng Cư 6.Xã Phan Xá 7.Xã Chu Xá 8.Xã Lê Xá
9.Xã Thạch Bàn Thượng 10.Xã Hoàng Giang 11.Xã Xuân Bồ

2-Tổng Mỹ Lộc, 7 xã, phường:
1.Xã Mỹ Lộc 2.Xã Phú Kỳ 3.Xã Lộc An 4.Xã Văn Xá
5.Xã Quy Trình 6.Xã Phú Hòa 7.Phường Lương Thiện

3-Tổng Thạch Bàn, 13 xã:
1.Xã Thạch Bàn 2.Xã Lộc Xá 3.Xã Ngô Xá 4.Xã Thượng Xá
5.Xã Hoành Viễn 6.Xã Hoàng Đàm 7.Xã Tân Lệ 8.Xã Phúc Vinh
9.Xã Trung Tín 10.Xã Phú Lộc 11.Xã Xuân Hòa 12.Xã Lại Xá
13.Xã Mỹ Đức

4-Tổng Hành Phổ, 17 xã, phường:
1.Xã Hành Phổ 2.Xã Thu Thừ 3.Xã Vạn Xuân 4.Phường Mỹ Lệ
5.Xã Hữu Lộc 6.Xã Gia Cốc 7.Xã Phúc Lương 8.Phường Phú Bình
9.Xã Đại Hữu 10.Xã Cao Xuân 11.Xã Kim Nại 12.Xã Đại Phúc
13.Xã Thế Lộc 14.Xã Nguyệt áng 15.Xã Vinh Lộc 16.Xã Phúc Nhĩ
17.Phường Chiêu Tín

Khí hậu, phong tục: Xem ở phần ghi toàn tỉnh.

Đinh điền, phú thuế:
Số đinh:

-Chức sắc, miễn sai dịch: 803 người.
-Chánh nạp: 1.158 người.

Ngạch binh:
-Lính Kinh: 411 người.
-Lính tỉnh: 8 người.

Ruộng đất:
-Ruộng: 6.882 mẫu 6 sào 12 thước 7 tấc 9 phân.
-Đất: 981 mẫu 8 sào 4 thước 3 tấc 8 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4.611 quan 6 tiền.
-Nộp bằng thóc: 5.279 hộc 6 thưng 5 vốc 9 nắm 8 lẻ.

                                                     
1 Huyện Phong Đăng : Nguyên là đất huyện Phong Lộc, năm Minh Mệnh 19 (1838) tách ra lập huyện

Phong Đăng, gồm 4 tổng, 48 xã, thôn, phường; đến đời Đồng Khánh không đổi. Nay thuộc huyện Quảng Ninh
tỉnh Quảng Bình.
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Sản vật:
-Bột hoàng tinh: dân xã trồng xen kẽ.

Nói:
-Núi Mã Yên (núi Yên Ngựa): thuộc xã Xuân Hòa. Núi này cũng giống như núi Yên Ngựa ở huyện

Lệ Thủy, lấy hình dạng giống yên ngựa mà gọi tên.

-Núi Phúc Vinh: Trước gọi là núi Phú Vinh, ở sơn phận xã Phúc Vinh, phía đông nam gối đầu lên
núi Bình Sơn, phía tây bắc có sông Thạch Khê đổ xuống phá Thạch Bàn.

-Núi Phú Kỳ: thuộc xã Phú Kỳ. Phía bắc núi có sông, cũng gọi tên theo tên núi (tức sông Phú Kỳ).

Sông:
-Sông Xuân Lai: ở địa phận xã Xuân Lai, sông bắt nguồn từ sông Phú Hòa, tục gọi là sông Cấm,

chảy sang phía đông đổ vào sông Bình Giang.

-Sông Phan Xá: ở xã Văn Xá, bắt nguồn từ khe Thạch Bàn, chảy vào phía đông đổ vào sông Bình Giang.

-Đầm Biển Cạn: ở địa giới hai huyện Phong Đăng và Lệ Thủy, còn có tên là Biển Cạn, lại gọi là
Bình Hồ. Đây là nơi khe trăm dòng tụ hội, đá vạn ngọn dăng ngang, ở giữa thì mênh mông, chỗ nông
chỗ sâu, thuyền bè qua lại phải đề phòng sóng gió.

Danh thắng:

-Chùa Hóa: ở xã Hữu Lộc, tục truyền chùa này biến hóa bất thường. Nếu có ý tìm kiếm thì mung
lung không thấy gì cả, cho nên gọi tên là chùa Hóa. Nay chỉ còn những cây cổ thụ um tùm, cồn cát
chạy dài mênh mông, cách xa khu dân cư, ít người dám đến.

Đường đi:
Giữa các thôn xã có những đường đi tắt qua các cánh đồng, tuỳ sự thuận tiện mà đi lại chứ không

có đường lớn.

Huyện Lệ Thủy

Huyện lỵ ở xã Cổ Liễu tổng Mỹ Trạch, bốn phía trồng rào tre. Đông, tây mỗi chiều dài 14 trượng 3
thước; nam, bắc mỗi chiều dài 6 trượng.

Huyện hạt1 phía đông giáp biển, phía tây giáp địa giới huyện Phong Đăng, phía nam giáp huyện
Minh Linh của đạo Quảng Trị, phía bắc giáp huyện Phong Lộc. Phía đông và tây cách nhau 40 dặm, từ
phía nam sang phía bắc cách nhau 25 dặm. Huyện bao gồm 5 tổng và 52 xã, thôn, phường, ấp, giáp.

1-Tổng Mỹ Trạch, 11 xã, thôn, phường, ấp:
1.Xã Cổ Liễu 2.Xã Quy Hậu 3.Xã Uẩn áo 4.Xã Dương Xá
5.Xã Liêm ái 6.Xã Mỹ Thổ 7.Xã Tâm Duyệt 8.Phường Thuận Trạch
9.Thôn Mỹ Trạch Thượng 10.Thôn Mỹ Trạch Hạ 11.ấp Luật Sơn

2-Tổng Thủy Liên, 20 xã, thôn, phường, giáp:
1.Xã Phù Chính 2.Xã Đặng Lộc 3.Xã Thủy Liên Thượng
4.Xã Thủy Liên Hạ 5.Giáp Nam xã Thủy Liên
6.Giáp Đông xã Thủy Liên 7.Xã Thủy Tú 8.Phường Thủy Tú

                                                     
1Huyện Lệ Thuỷ : Đời Trần là huyện Nha Nghi . Thời thuộc Minh vẫn theo như thế. Đời Lê Thánh

Tông năm Quang Thuận 10 (1469) đặt làm huyện Lệ Thuỷ  thuộc phủ Tân Bình. Các triều đều theo
như thế. Gần đây có thời kỳ nhập với huyện Quảng Ninh làm huyện Lệ Ninh. Nay đã tách riêng, vẫn giữ tên cũ
là huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng Bình.
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9.Xã Hoàng Công 10.Xã Thủy Trung 11.Xã Thủy Cần 12.Xã Thử Luật
13.Thôn Tây xã Thử Luật 14.Xã Liêm Luật 15.Xã Thượng Luật
16.Xã Trung Luật 17.Giáp Nam xã Hòa Luật 18.Giáp Bắc xã Hòa Luật
19.Giáp Đông xã Hòa Luật 20.Thôn Trung Lực

3-Tổng Thạch Xá, 12 xã, thôn, phường:
1.Xã Thạch Xá Thượng 2.Xã Thạch Xá Hạ
3.Thôn Bắc xã Thạch Xá 4.Xã An Định 5.Xã Phụ Việt
6.Xã Ba Nguyệt 7.Thôn Thượng xã Mỹ Duyệt 
8.Thôn Trung xã Mỹ Duyệt 9.Thôn Hạ xã Mỹ Duyệt
10.Thôn Chấp Lễ 11.Thôn Mỹ Hương 12.Phường Bối Sơn

4-Tổng Đại Phong Lộc, 5 xã, thôn:
1.Xã Đại Phong Lộc 2.Xã Tuy Lộc 3.Xã An Xá 4.Thôn Hạ xã An Xá
5.Thôn Mỹ Phúc

5-Tổng Thượng Phong Lộc, 4 xã, thôn:
1.Xã Thượng Phong Lộc 2.Xã Xuân Hồi 3.Xã Phú Thọ 4.Phường Xuân Hồi

Khí hậu, phong tục: xem ở phần ghi chung toàn tỉnh.

Đinh điền, phú thuế:

Số đinh:
-Chức sắc, miễn sai dịch: 1.442 người.
-Chánh nạp: 2.365 người.

Ngạch binh:
-Lính Kinh: 673 người.
-Lính tỉnh: 64 người.

Ruộng đất:
-Ruộng: 6.569 mẫu 9 sào 5 thước 4 tấc.
-Đất: 1.153 mẫu 3 sào 8 thước.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 6.093 quan 3 tiền 42 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 5.166 hộc 4 thưng 9 vốc 8 nắm.

Sản vật:

-Bột hoàng tinh: rải rác các nơi trong huyện đều có trồng.

-Nước mắm: Các xã Thử Luật, Liêm Luật, Thượng Luật, Trung Luật, Hòa Luật đều có.

Nói:

-Núi Thiên Tài: thuộc vùng núi xã Tâm Duyệt. Núi dàn hàng quanh co, bốn mùa cây cối đều xanh tốt.

-Núi An Sinh: thuộc vùng núi xã Quy Hậu. Chân núi có vực sâu, cũng theo tên núi mà gọi là vực
An Sinh.

.-Núi Chấn Sơn: ở vùng giáp giới giữa Quảng Bình và Quảng Trị. Núi này chắn ngang khe nước, đã
thử đục núi khơi thông dòng chảy, nhưng thực thi gặp khó khăn nên phải dừng.

-Liên Sơn (núi Sen): ở địa phận xã Thủy Liên, dưới núi có cảng, men theo cảng là đường cái. Trông
xuống dòng nước trong xanh, ngước lên thấy cây cối um tùm xanh tốt, cũng là một nơi cảnh đẹp trên
đường núi.

-Núi Yên Ngựa: thuộc sơn phận xã Thượng Phong. Thế núi quanh co, uyển chuyển. Trên ngọn cao
có chỗ gồ lên lõm xuống trông như cái yên ngựa, cho nên gọi tên như vậy.
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Sông:

-Sông Trạm Giang: bắt nguồn từ vực An Sinh ở phía tây huyện lỵ. Một nhánh chảy về phía nam vào
địa phận xã Cổ Liễu; một nhánh chảy về phía bắc, qua địa phận xã Thượng Phong Lộc, chảy đến dưới
các thác ở phường Tâm Duyệt ấp Luật Sơn rồi chảy vào đầm Biển Cạn.

-Sông Đâu Giang: bắt nguồn từ núi Chấn Sơn chảy đến sông Trạm Giang.

-Khe Liên: bắt nguồn từ Liên Trì (Đầm Sen) chảy tiếp đến Đâu Giang.

-Vực An Sinh: do nguồn nước ở xã Quy Hậu; nước rất sâu không thể đoán được bao nhiêu thước,
tục truyền dưới vực có nhiều loài thủy tộc, gặp khi hạn hán cầu đảo đều thấy linh nghiệm.

-Đầm Sen: thuộc địa phận hai xã Thủy Liên Thượng và Thủy Liên Hạ, nước hồ xanh như màu lam,
bốn mùa đầy nước, mưa không tràn mà hạn cũng không khô. Đầm có nhiều sen, cho nên gọi tên là
Liên Trì.

Danh thắng

Chùa Hoằng Phúc1: ở phường Thuận Trạch, từng được triều đình ban cấp tiền bạc để trùng tu.

Đường đi:
-Một đường quan lộ cũ từ bến Thuận Trạch đến trạm Quảng Lộc, dài hơn 7 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến bến Thuận Trạch, dài 3 dặm.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến xã An Xá, dài 3 dặm.

Phủ Quảng Trạch

Phủ lỵ đặt ở thôn Phan Long tổng Thuận Bài huyện Bình Chính; phía trước nhìn xuống sông
[Gianh]. Bên phải và bên trái đều dài 16 trượng; trước, sau mỗi chiều đều dài 9 trượng 9 thước; chu vi
60 trượng 8 thước; trồng rào tre xung quanh.

Phủ hạt2 phía đông giáp biển, phía tây men theo núi, phía nam giáp huyện Phong Lộc phủ Quảng
Ninh, phía bắc giáp huyện Kỳ Anh đạo Hà Tĩnh.

Đông tây cách nhau 55 dặm có lẻ. Nam bắc cách nhau 102 dặm.

Phủ kiêm lý hai huyện Bình Chính và Minh Chính, gồm 5 tổng:

                                                     
1Chùa Hoằng Phúc: ở phường Thuận Trạch huyện Lệ Thuỷ, là ngôi chùa cổ chưa rõ khởi dựng từ đời nào, nhưng

đã sớm được ghi trong ¤ Châu cận lục (1555) của Dương Văn An. Năm 1609 Đoan Quốc công Nguyễn Hoàng
cho dựng lại chùa mới trên nền cũ, gọi theo tên xưa là chùa Kính Thiên. Năm 1823, Minh Mệnh ghé thăm chùa,
cho đổi tên là chùa Hoằng Phúc. Năm 1842 Thiệu Trị cấp 300 lạng bạc để trùng tu và đề thơ ngự chế, khắc
biển đồng treo trong chùa (x. DTLSVH).

2Phủ Quảng Trạch: Xưa là đất Bố Chính  của Chiêm Thành. Đời Lý Nhân Tông đổi làm châu Bố Chính
 (1075). Thời thuộc Minh đổi là châu Bình Chính . Đời Lê Thánh Tông năm Quang Thuận 10

(1469) lấy lại tên cũ là châu Bố Chính , đặt thuộc phủ Tân Bình thừa tuyên Thuận Hoá. Từ năm 1630,
Nguyễn Phúc Nguyên lấy được đất từ bắc sông Nhật Lệ đến nam sông Gianh, chia châu Bố Chính thành hai
phần Nam và Bắc. 1786 quân Lê Trịnh thu phục Nam Bố Chính, đặt làm một châu (thuộc Nghệ An). Đời Tây
Sơn gọi là châu Thuận Chính (PĐĐC). Đầu đời Gia Long lại tách đôi hai châu (gọi là Nội và Ngoại),
nhưng đều đặt thuộc dinh Quảng Bình. Năm Minh Mệnh 3 (1822) tách riêng châu Bố Chính Ngoại đặt làm
châu Bố Chính; Bố Chính Nội làm huyện Bố Chính. Năm thứ 8 (1827) đổi châu Bố Chính làm huyện Bình
Chính; năm thứ 12 (1831) đổi là huyện Bố Trạch. Cả hai huyện trước thuộc phủ Quảng Ninh, năm Minh Mệnh
19 (1838) tách cả hai huyện sang phủ Quảng Trạch mới thành lập; lại trích đất huyện Bình Chính để lập huyện
Minh Chính, cũng đặt thuộc phủ này. Huyện Bố Trạch nay vẫn là huyện Bố Trạch, còn hai huyện Bình Chính
và Minh Chính nay là đất các huyện Quảng Trạch, Tuyên Hoá và Minh Hoá tỉnh Quảng Bình.
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Huyện Bình Chính, 3 tổng:
1.Tổng Thuận Bài 2.Tổng Thuận Hòa 3.Tổng Lũ Đăng

Huyện Minh Chính, 2 tổng:
1.Tổng Thuận Thị 2.Tổng Thuận Lễ

Thống hạt hai huyện Bố Trạch và Minh Hóa, gồm 6 tổng 2 nguồn, 7 sách:

Huyện Bố Trạch, 5 tổng:
1.Tổng Cao Lao 2.Tổng Hoàn Phức 3.Tổng Hoàn Lão 4.Tổng Liên Hương
5.Tổng Hà Bạc

Huyện Minh Hóa, 1 tổng, 2 nguồn, 7 sách:
1.Tổng Thượng Thống 2.Nguồn Kim Linh 3.Nguồn Cơ Sa 4.Sách Kim Lũ
5.Sách Thanh Lãng 6.Sách Sâm Sâm 7.Sách Ma Năng Thượng
8.Sách Ma Năng Hạ 9.Sách Hung Đặng 10.Sách Hung ốc

Khí hậu, phong tục: xem phần ghi chung toàn tỉnh.

Đinh điền, phú thuế:
Số đinh:

-Chức sắc, miễn sai dịch: 2.582 người.
-Chánh nạp: 5.479 người.

Ngạch binh:
-Lính Kinh: 534 người.
-Lính tỉnh: 927 người.

Ruộng đất:
-Ruộng: 15.268 mẫu 6 sào 11 thước 1 tấc 4 phân.
-Đất: 2.354 mẫu 9 thước.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 14.931 quan 5 mạch 20 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 11.952 hộc 16 thưng 5 vốc 5 nắm 2 lẻ.

Sản vật:
-Muối trắng: huyện Bình Chính.

-Sâm nam (bình sâm): huyện Bình Chính.

-Yến sào: huyện Bình Chính.

-Vải thô: huyện Bình Chính.

-ốc cửu khổng (tức bào ngư): huyện Bình Chính.

-Son: huyện Minh Chính.

-Rượu dâu: huyện Bố Trạch.

-Trám: huyện Bố Trạch.

-Giấy nam: huyện Bố Trạch.

-Sáp ong: huyện Minh Hoá.

-Mật ong: huyện Minh Hoá.

-Tre, mây, gỗ lạt: huyện Minh Hoá.

-Sừng tê giác: huyện Minh Hoá.

-Ngà voi: huyện Minh Hoá.

-Củ nâu: huyện Minh Hoá.

-Cá mực: 2 huyện Bình Chính và Bố Trạch đều có.
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Nói:
Huyện Bình Chính:

-Núi Hoành Sơn.

-Núi Hùng Sơn.

-Núi Tiêu Sơn.

-Núi ¤ Tôn.

-Núi Thành Thang.

-Núi Vọng Bái.

-Núi Thủy Vực.

-Núi Lỗi Lôi.

Huyện Minh Chính:

-Núi Chu Sơn.

-Núi Thọ Linh.

-Núi Kim Bảng.

-Núi Cao Mại.

-Núi Vũ Nguyên.

-Núi Long Tị.

Huyện Bố Trạch:

-Nói Tam Linh.

-Núi Thạch Khiêu.

Huyện Minh Hóa:

-Núi Đồng Lê.

Sông:
-Cửa sông Linh Giang (giáp giới huyện Bình Chính và Bố Trạch).

-Khe Đồng (huyện Bình Chính).

-Khe Thủy Vực (huyện Bình Chính).

-Cửa sông Ròn (huyện Bình Chính).

-Vũng Từ (huyện Bình Chính).

-Kiện Khê (khe Cạn) huyện Minh Chính.

-Sông Thọ Linh (huyện Minh Chính).

-Sông Chu Nguyên: huyện Bố Trạch.

-Cửa biển Lý Hòa: huyện Bố Trạch.

-Cửa biển Lý Nhân: huyện Bố Trạch.

Danh thắng:
-Giếng Ngọc Tinh: ở huyện Bình Chính.

Văn từ:

-Đền thờ Liễu Hạnh thần nữ.

-Động Chân Linh: huyện Minh Chính.

-Đền Song Trung: huyện Minh Chính.

-Động Tiên Sư (huyện Bố Trạch).

-Trượng Nhân thạch (đá Ông Già), ở huyện Minh Hóa.
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Đường đi:

-Một đường quan báo, phía bắc từ cửa ải Hoành Sơn, qua sông Gianh đến địa giới huyện Phong
Lộc, dài hơn 102 dặm có lẻ.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đi lên miền núi, đến các nguồn, sách của người Thượng, đến phía tây
giáp biên giới Lào. Đường núi quanh co, đi ước độ 5 ngày đường.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ theo cửa tấn Hùng Sơn, xuyên núi đi tắt qua khe Nạp đến địa giới huyện
Kỳ Anh, đường núi quanh co, dài khoảng 42 dặm có lẻ.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ theo đường đồn Khe Cạn đi tắt qua khe Mộc Miên, đến địa giới huyện
Kỳ Anh, đường ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp hiểm trở, đi bộ mất hơn 1 ngày.

Huyện Bình Chính

Huyện Bình Chính do phủ kiêm lý; phủ lỵ đóng ở đây.

Huyện hạt1 phía đông ra đến biển, phía tây giáp huyện Minh Chính, phía nam đến sông [Gianh]
giáp huyện Bố Trạch, phía bắc đến Hoành Sơn giáp huyện Kỳ Anh đạo Hà Tĩnh.

Đông tây cách nhau 12 dặm. Nam bắc cách nhau 45 dặm.

Huyện có 3 tổng, gồm 44 xã, thôn, phường, trang, giáp, ấp:

1-Tổng Thuận Bài, 16 xã, thôn, phường, giáp:
1.Xã Thuận Bài 2.Xã Cảnh Dương 3.Xã Thổ Ngõa 4.Xã Đan Sa
5.Xã Tiểu Đan 6.Thôn Phàn Long 7.Thôn Tượng Sơn 8.Thôn Chính Trực
9.Thôn Nghĩa Nương 10.Thôn Lương Trình 11.Xã Tú Loan 12.Xã Di Lộc
13.Xã Diên Phúc 14.Thôn Xuân Kiều 15.Giáp Mỹ Hoà Thượng 16.Phường Ngoại Hải

2-Tổng Thuận Hòa, 20 xã, thôn, phường, trang:
1.Xã Tòng Chất 2.Xã Hòa Lạc 3.Thôn Tòng Lý 4.Xã Kiêm Long
5.Thôn Nam Lĩnh 6.Thôn Phú Lộc 7.Thôn Quảng Châu 8.Thôn Liêu Sơn
9.Thôn Phúc Kiều 10.Thôn Hùng Sơn 11.Xã Vĩnh Sơn 12.Xã Thọ Sơn
13.Thôn Bắc Hà 14.Phường Trừng Hải 15.Phường Võng Nhi 16.ấp Di Luân
17.Trang Thủy Vực 18.Trang Xuân Hòa 19.Giáp Hòa Bình 20.Giáp Hưng Lộc

3-Tổng Lũ Đăng, 12 xã, thôn, phường:
1.Xã Lũ Đăng 2.Xã Vân Lôi 3.Phường Lộc Điền Thượng
4.Xã Hậu Lộc 5.Thôn Phù Ninh 6.Xã Trung ái 7.Xã Tô Xá
8.Xã Phù Lưu 9.Xã Vân Tập 10.Xã Đông Dương 11.Xã Pháp Kệ
12.Xã Hưởng Phương

Khí hậu, phong tục: xem ở phần ghi toàn tỉnh.

Đinh điền, phú thuế:
Số đinh:

                                                     
1Huyện Bình Chính: Xưa là châu Bố Chinh  của Chiêm Thành. Sau khi về Đại Việt, năm Thái Ninh 4 (1075)

đời Lý Nhân Tông đổi làm châu Bố Chính . Thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, năm 1630 Nguyễn Phúc
Nguyên lấy được đất phía nam sông Gianh thì nhà Lê gọi phần còn lại phía bắc sông Gianh là châu Bắc Bố
Chính (cũng gọi là Bố Chính Ngoại) thuộc trấn Nghệ An. Thời Tây Sơn hợp cả Nam Bắc Bố Chính, đổi gọi là
châu Thuận Chính. Đầu đời Gia Long gọi là 2 châu Bố Chính Nội và Bố Chính Ngoại như trước. Năm Minh
Mệnh 3 (1822) đổi Bố Chính Nội làm huyện Bố Chính, Bố Chính Ngoại làm châu Bố Chính. Năm Minh Mệnh
8 (1831) đổi châu Bố Chính làm huyện Bình Chính. Nay là đất huyện Quảng Trạch tỉnh Quảng Bình.
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-Chức sắc, miễn sai dịch: 827 người.
-Chánh nạp: 1.868 người.

Ngạch binh:
-Lính Kinh: 162 người.
-Lính tỉnh: 300 người.

Ruộng đất:
-Ruộng: 5.578 mẫu 10 thước 6 tấc 4 phân.
-Đất: 506 mẫu 8 sào 14 thước 2 tấc 2 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4.535 quan 2 tiền 2 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 4.617 hộc 7 thưng 7 hợp 6 vốc 2 nắm 9 lẻ.

Sản vật:
-Muối trắng: sản ở xã Di Lộc, muối mềm, hạt nhỏ, sáng trắng, màu vị đều ngon tốt hơn muối nơi

khác. Có nộp thuế.

-Sâm nam (Bình sâm, còn gọi là Bố sâm) trồng ở xã Trung ái. Trên núi Thành Thang cũng có loại
sâm này, lá có lông nhỏ, hoa giống hoa cây quỳ đông. Dân xã Phù Lưu hàng năm vào khoảng tháng
giêng tháng hai lên núi đào lấy củ. Chất của nó cứng mà không ròn, khô mà không ẩm, cũng được như
sâm Thanh (tức sâm Thanh Hoá), sâm Nghĩa (sâm Quảng Ngãi). Người nào khí lực phát tiết ra ngoài
thì không dùng nổi thứ sâm này.

-Yến sào: sản ở vùng biển ¤ Tôn, dân biển sở tại bắc thang trèo lên để lấy, rất gian nan nguy hiểm.
Hàng năm lấy tổ vào tháng 4 và tháng 12, nhưng cũng chẳng được là bao.

-Vải thô: các xã La Hà, Tiên Lễ, Lũ Đăng, Tô Xá đều có, nhưng chất vải thô vụng, chỉ để may áo
quần thường mặc trong nhà thôi.

-ốc cửu khổng (bào ngư): sinh sản ở biển ¤ Tôn, phải ở những chỗ đáy nước có bùn mới có. Nó
bám vào đá để mà sống, dân vùng biển cho là món ăn ngon. Dân xã Vĩnh Sơn có lệ bắt cửu khổng để
cống nộp, nhưng khi có người mò bắt cửu khổng bị cá dữ ăn thì có lệnh thôi không bắt nữa.

-Cá mực: sản ở vùng biển cửa Ròn.

Nói:
-Núi Hoành Sơn: ở phía đông bắc của phủ lỵ, các ngọn núi nhấp nhô trùng điệp chạy ngang ra biển.

Nửa núi phía bắc thuộc Hà Tĩnh, bên sườn núi đặt quan ải. Trên cửa quan có dựng nhà bia, kính khắc
thơ ngự chế của vua.

-Núi Hùng Sơn: ở địa phận thôn Hùng Sơn. Thế núi quanh co, giữa có đường nhỏ có thể đi thông
sang huyện Kỳ Anh, có đặt đồn tấn để canh phòng.

-Núi Tiêu Sơn: ở phía đông bắc phủ lỵ, núi đá có hình giống như vỏ đao, phía đông nhìn ra biển
cửa Ròn.

-Núi ¤ Tôn: ở phía đông bắc phủ lỵ. Thế núi sừng sững hùng vĩ, phía nam gối lên bãi biển, tục gọi
là núi Mỏ Rồng.

-Núi Thành Thang: thuộc địa phận xã Trung ái. Thế núi cao vót, bốn phía đều có cây sâm.

-Núi Vọng Bái: còn có tên là núi Kính Vua. Tương truyền tướng nhà Lê đóng quân ở đây, hàng năm
các dịp lễ tiết bày hương án vái vọng về Kinh đô [Thăng Long], vì thế gọi tên núi như thế.

-Núi Thủy Vực: ở trang Thủy Vực, thế núi hướng về phía bắc, tiếp giáp với huyện Kỳ Anh.

-Núi Lỗi Lôi: ở bờ biển xã Thọ Sơn. Núi này cùng với núi Vũng Từ ở hai bên tả hữu đối nhau.

-Đảo Đột Ngột: tục gọi là đảo én, lại có tên là đảo La, ở bờ biển xã Thọ Sơn.
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Sông:
-Cửa sông Linh Giang: Một dòng sông lớn bắt nguồn từ động của người Thượng ở núi Thanh Lãng.

Sông chảy về phía tây nam hơn 70 dặm, rồi chuyển về phía đông nam, qua 42 thác, chảy qua hai
huyện Minh Hóa, Minh Chính, càng xa càng rộng, cuối cùng đổ ra cửa biển.

-Khe Đồng: ở chỗ lõm của núi Hùng Sơn, chảy quanh co vài dặm rồi đổ vào khe Thủy Vực, chảy ra
cửa sông Ròn.

-Khe Thủy Vực: ở địa phận trang Thủy Vực, uốn quanh qua 6 thác dài khoảng vài chục dặm, rồi
chảy xuống sông Ròn.

-Sông Ròn: Sông rộng 54 trượng, phía trên thông với các khe ở núi Hùng Sơn, phía hạ lưu chảy ra biển.

-Vũng Từ: ở giữa đảo Đột Ngột và Lỗi Lôi, từ bờ biển đến vũng này cách khoảng 216 trượng, ghe
thuyền thường ghé vào đây tránh gió.

Danh thắng:
-Giếng Ngọc Tinh: ở thôn Tượng Sơn, bốn bên đều là bờ cát, ở giữa vọt lên một nguồn nước rất

ngọt và mát lạnh, bốn mùa không lúc nào cạn. Tương truyền vua Lê Thuần Hoàng đế [tức vua Lê
Thánh Tông] đi qua cửa biển Di Luân [tức cửa Ròn] sai đo sông nước, thấy nước ở giếng này rất nhẹ,
bèn sai dâng lên để vua uống.

Văn từ:

ở thôn Phan Long, do văn thân hai huyện Bình Chính và Minh Chính cùng xây dựng.

-Đền Liễu Hạnh thần nữ: ở địa phận xã Vĩnh Sơn, dưới chân núi Hoành Sơn. Thần rất linh thiêng.

Đường đi:
-Một đường nhỏ từ địa giới huyện Minh Chính đi qua đường quan báo, ước khoảng 10 dặm.

-Một đường nhỏ từ phủ lỵ đến núi Hoành Sơn, ước khoảng 42 dặm.

-Một đường nhỏ từ đường quan báo đi men theo sông Gianh ngược lên giáp địa giới huyện Bố
Trạch, đi khoảng một ngày đường.

Huyện Minh Chính

Huyện Minh Chính thuộc phủ Quảng Trạch, do phủ kiêm lý, không đặt huyện lỵ.

Huyện hạt1 phía đông và phía bắc đều giáp huyện Bình Chính, phía tây giáp huyện Minh Hóa, phía
nam giáp huyện Bố Trạch.

Đông tây cách nhau 24 dặm lẻ. Nam bắc cách nhau 23 dặm.

Huyện có 2 tổng, gồm 42 xã, thôn, phường:

1-Tổng Thuận Thị, 18 xã, thôn, phường:
1.Xã La Hà 2.Xã Biểu Lễ 3.Xã Phù Trạch 4.Xã Lâm Xuân
5.Xã Văn Phú 6.Xã Thọ Linh Thượng 7.Thôn Vĩnh Lộc 8.Thôn Vĩnh Phúc
9.Thôn Hòa Ninh 10.Xã Minh Lễ 11.Thôn Diên Trường 12.Thôn Hạ xã Tiên Lễ
13.Thôn Trung xã Tiên Lễ 14.Thôn Thượng xã Tiên Lễ
15.Thôn Thọ Linh Hạ 16.Thôn Giáp Tam 17.Thôn Nội Hà 18.Phường Cao Lao

                                                     
1Huyện Minh Chính : Trước là đất huyện Bình Chính, năm Minh Mệnh 19 (1838) tách ra lập mới huyện

Minh Chính gồm 3 tổng, 76 xã, thôn, phường. Năm Tự Đức 27 (1874) tách tổng Thượng Lưu 20 xã để lập
huyện mới Minh Hoá. Đời Đồng Khánh còn 2 tổng, 42 xã, thôn, phường. Nay thuộc huyện Quảng Trạch tỉnh
Quảng Bình.
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2-Tổng Thuận Lễ, 24 xã, thôn, phường, trang:
1.Xã Tiên Lễ Thượng 2.Xã Tiên Lương 3.Xã Tiên Lang 4.Xã Phù Kênh
5.Xã Lâm Lang 6.Xã Thanh Thủy 7.Xã Cổ Cảng 8.Xã Lệ Sơn Thượng
9.Trang Lệ Sơn Hạ 10.Xã Xuân Mai 11.Xã Thanh Sơn 12.Xã Cương Gián
13.Thôn Thanh Thủy 14.Thôn Hà Công 15.Phường Cao Mại 16.Phường Mỹ Cương
17.Trang Minh Trừng 18.Trang Uyên Trừng 19.Phường Đại Đan 20.Trang Lạc Giao
21.Xã Kênh Thanh 22.Xã Kênh Nhuận 23.Xã Kênh Trừng 24.Phường Lạc Sơn

Khí hậu, phong tục: xem ở phần ghi chung toàn tỉnh.

Đinh điền, phú thuế:
Số đinh:

-Chức sắc, miễn sai dịch: 646 người.
-Chánh nạp: 1.533 người.

Ngạch binh:
-Lính Kinh: 101 người.
-Lính tỉnh: 347 người.

Ruộng đất:
-Ruộng: 4.489 mẫu 2 sào 5 thước 3 tấc.
-Đất: 556 mẫu 4 sào 6 thước 8 tấc 5 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4.892 quan 9 tiền 52 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 3.631 hộc 10 thưng 2 hợp 8 vốc 5 nắm 1 lẻ.

Sản vật:
Son: ở trang Lạc Giao, ở núi Châu Sơn có khá nhiều, nhưng màu không tươi lắm.

Nói:
-Núi Châu Sơn: ở trang Lạc Giao, núi có nhiều son.

-Núi Thọ Sinh: ở xã Thọ Linh, thế núi cao vút, phía tây nối tiếp với các dãy núi khác, cách sông lại
có 3 ngọn núi đứng chon von.

-Núi Kim Bảng: ở xã Thanh Thủy, đá núi chồng chất lên nhau, hình vuông vắn như cái bảng, cho
nên đặt tên núi như vậy.

-Núi Cao Mại: ở phường Cao Mại, thế núi quanh co, cao dựng, là dãy núi trấn giữ của cả huyện.

-Núi Vũ Nguyên: ở phường Cao Mại, thế núi cao vọt lên, phía đông và tây tiếp liền với cả mấy
chục ngọn khác, phía nam có đường thông lên các sách của người Thượng ở miền thượng, phía dưới
có đồn canh, tức là đồn Vũ Nguyên.

-Núi Long Tị (núi Mũi Rồng): núi ở địa phận xã Phù Kênh. Núi đá giống cái mũi con rồng, cho nên
gọi tên như vậy.

Sông:
-Kiện Khê (Khe Cạn): bắt nguồn từ khe Mộc Miên thuộc huyện Kỳ Anh, chảy qua xã Cổ Cảng, hợp

với các khe ngòi khác, chuyển hướng chảy về phía tây tiếp giáp với trang Minh Cầm huyện Minh Hóa,
rồi đổ vào nhánh phía đông khe Gianh, nay có đồn canh giữ, tức là tấn Khe Cạn.

-Sông Thọ Linh: xuất phát từ nguồn Cơ Sa, chảy qua núi Cao Mại, lòng sông trở nên rộng hơn, rồi
chảy về phía đông, hợp dòng với sông Châu Nguyên thành sông Cổ Bồng.
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Danh thắng:
-Động Chân Linh: ở xã Lệ Sơn Thượng, tương truyền xưa có tiên nữ ở trong động, đến nay dân xã

vẫn thờ phụng, cầu đảo khá linh nghiệm.

-Đền Song Trung: ở xã Phù Kênh. Đền thờ công thần nhà Lê là Hoàng Vĩnh Té và con là Hoàng
Vĩnh Dụ. Trước đã có miếu Song Trung, nay bia vẫn còn.

Đường đi:
-Một con đường nhỏ từ địa giới huyện Minh Hóa, xuôi theo gần sông mà đi xuống đến địa giới

huyện Bình Chính, dài chừng 24 dặm.

-Một con đường nhỏ từ xã Cổ Cảng đi qua Khe Cạn giáp địa giới huyện Kỳ Anh, dài chừng 24 dặm
có lẻ.

Huyện Bố Trạch

Huyện lỵ ở thôn Hoàn Lão tổng Hoàn Lão, xung quanh rào cọc tre, mỗi chiều dài 25 trượng.

Huyện hạt1 phía đông ra đến biển, phía tây men theo núi, phía nam giáp huyện Phong Lộc, phía bắc
giáp huyện Bình Chính.

Đông tây cách nhau 42 dặm. Nam bắc cách nhau 45 dặm.

Huyện có 5 tổng, gồm 26 xã, thôn, trang, phường:

1-Tổng Hoàn Lão, 10 xã, thôn, trang, phường:
1.Thôn Hoàn Lão 2.Thôn Mỹ Lộc 3.Thôn Lý Nhân 4.Thôn Phúc Tự
5.Trang Nam Phúc 6.Thôn Phúc Lộc 7.Trang Vũ Thuận 8.Trang Hòa Duyệt
9.Phường Chính Hòa 10.Xã Phúc Lộc

2-Tổng Liên Hương, 14 xã, thôn, trang, phường:
1.Xã Liên Hương 2.Thôn Trung xã Phương Liên
3.Thôn Thượng xã Phương Liên 4.Xã Đông Thành 5.Xã Câu Hợp
6.Trang Dã Tịch 7.Trang Lộc Thọ 8.Xã Hoành Kênh 9.Phường Gia Lộc Nội
10.Phường Gia Lộc Ngoại 11.Phường Định Xá 12.Xã Lâm Trạch
13.Xã Hoàng Trung 14.Thôn Hạ xã Phương Liên

3-Tổng Hoàn Phức, 9 xã, thôn, trang:
1.Thôn Hoàn Phức 2.Thôn Thiên Lộc 3.Thôn Phú Lễ 4.Trang Điển Lộc
5.Thôn Cự NÉm 6.Thôn Hỷ Duyệt 7.Trang Thuận Phú 8.Trang Đông Cao
9.Xã Khương Hà

4-Tổng Cao Lao, 17 xã, thôn, trang, phường:
1.Thôn Hạ xã Cao Lao 2.Xã Tiểu Ba 3.Xã Đặng Đề 4.Xã Bồ Khê
5.Thôn Trung xã Cao Lao 6.Thôn Thượng xã Cao Lao
7.Xã Phú Mỹ 8.Xã Phú Kênh 9.Xã Hà Môn 10.Trang Thanh Lăng
11.Trang Gia Chiêu 12.Trang Xuân Sơn 13.Trang Phong Nha 14.Xã Câu Lạc
15.Xã Hữu Giang 16.Phường Tân Châu 17.Phường Bồng Lai

                                                     
1Huyện Bố Trạch : Thời Trịnh-Nguyễn phân tranh là châu Nam Bố Chính. Thời Tây Sơn hợp cả Nam Bắc

Bố Chính, đổi gọi là châu Thuận Chính . Đầu đời Gia Long là 2 châu Bố Chính Nội và Bố Chính Ngoại.
Năm Minh Mệnh 3 (1822) đổi Bố Chính Nội làm huyện Bố Chính . Năm Minh Mệnh 12 (1831) đổi
gọi là huyện Bố Trạch . Trước đặt thuộc phủ Quảng Ninh, từ năm Minh Mệnh 19 (1838) đổi thuộc
phủ Quảng Trạch. Nay là huyện Bố Trạch tỉnh Quảng Bình.
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5-Tổng Hà Bạc, 6 thôn, phường:
1.Thôn Nam xã Lý Nhân 2.Thôn Bắc xã Lý Nhân 3.Phường Hiển Sơn
4.Thôn Quy Đức 5.Thôn Lý Hòa 6.Thôn Thanh Hà

Phong tục, khí hậu: xem ở phần ghi chung toàn tỉnh.

Đinh điền, phú thuế:
Số đinh:

-Chức sắc, miễn sai dịch: 1.066 người.
-Chánh nạp: 1.893 người.

Ngạch binh:
-Lính Kinh: 267người.
-Lính tỉnh: 240 người.

Ruộng đất:
-Ruộng: 3.904 mẫu 2 thước 4 tấc 2 phân.
-Đất: 867 mẫu 6 sào 5 thước 4 tấc 9 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 4.402 quan 1 mạch 8 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 2.797 hộc 25 thăng 3 hợp 4 vốc 1 nắm.

Sản vật:
Rượu dâu: sản xuất ở tổng Hoàn Lão, vị rượu thơm ngon. Loại cây này giống như cây dâu nhưng

không phải dâu, không dùng làm thuốc được. Có lệ cống.

Quả trám đen: sản xuất ở tổng Hoàn Lão, om cho chín để ăn. Có lệ cống.

Giấy nam: sản xuất ở thôn Hoàn Lão.

Cá mực: các thôn Lý Hòa, Lý Nhân đều có.

Nói:
-Núi Tam Linh: ở địa phận 3 tổng Liên Hương, Hoàn Phức, Cao Lao. Núi cao sừng sững, vượt cao

hơn các núi khác. Cây cối um tùm, ít dấu chân người đặt tới.

-Núi Thạch Khiêu: ở bờ cát thuộc thôn Lý Hòa, dưới núi có nhiều đá lởm chởm, nhấp nhô hòn cao
hòn thấp, có nhiều hòn nửa chìm dưới nước, nhưng hòn nào cũng quay đầu vào, trông xa giống như cả
vạn con cóc từ ngoài biển tranh nhau nhảy lên núi, tục gọi là núi Đá Nhảy (Thạch Khiêu).

Sông:
-Sông Châu Nguyên: bắt nguồn từ các khe ở núi Phong Nha, chảy về hướng đông bắc, đổ vào sông

Gianh.

-Cửa sông Lý Hòa: bắt nguồn từ thôn Lý Hòa, chảy qua cầu cũ Lý Hòa đến vùng núi phường Hiển
Sơn thì dừng. Cửa sông nhỏ hẹp.

-Cửa sông Lý Nhân: thuộc hải phận thôn Lý Nhân, cửa sông nhỏ hẹp.

Danh thắng:
-Động Tiên Sư: ở địa phận trang Phong Nha, trong động thạch nhũ rủ xuống như xiêm y nghê

thường, có 3 tảng đá giống hình người, dân xã thờ cúng, cầu mưa nhiều lần ứng nghiệm, đã được triều
đình phong tặng. Cửa động có dòng suối chảy thông ra sông Châu Nguyên, thuyền nhỏ có thể ra vào
được. Ngoài động về phía bên trái có tảng đá trông như chiếc bàn cờ.

Đường đi:
-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đến sơn phận trang Phong Nha, dài khoảng 40 dặm.

-Một đường nhỏ từ thôn Cự NÉm đến địa giới huyện Phong Lộc, dài khoảng 35 dặm.
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Huyện Minh Hóa

Huyện mới thành lập, tạm thời mở rộng đồn tuần ở phường Đồng Lê tổng Thượng Lưu làm lỵ sở.
Địa thế lỵ sở hình vuông, rộng hơn 1 mẫu, xung quanh đắp luỹ đất, cao hơn 4 thước, phía trên ken rào
tre.

Huyện hạt1 phía đông giáp huyện Minh Chính, phía tây giáp Lào, phía nam giáp huyện Bố Trạch,
phía bắc giáp với Trại Bái huyện Hương Khê tỉnh Nghệ An. Tất cả đều là vùng rừng núi, cây cối um
tùm rậm rạp, địa thế quanh co hiểm trở, trong khoảng một dặm cũng khó nhận ra lối đi.

Huyện có 1 tổng gồm 20 xã, thôn, phường; và 2 nguồn, 7 sách (hiện vâng mệnh đổi đặt tổng xã
chưa xong).

1-Tổng Thượng Lưu, 20 xã, thôn, phường:
1.Xã Cao Trạch 2.Xã Thạch Sơn 3.Xã Thiết Sơn 4.Phường Đồng Giang
5.Phường Thượng Phú 6.Phường Đồng ái 7.Phường Bảo Thế 8.Phường Đại Hòa
9.Phường Sảo Phong 10.Phường Huyền Nữu 11.Phường Minh Cầm Ngoại
12.Phường Minh Cầm Nội 13.Phường Đồng Ca 14.Phường Xuân Canh
15.Phường Đồng Lê 16.Phường Đồng Bang 17.Phường Bà Tâm 18.Phường Tam Đăng
19.Phường Đồng Nạp 20.Trang Minh Cầm

2 Nguồn:
1.Nguồn Kim Linh 2.Nguồn Cơ Sa

7 Sách:
1.Sách Kim Lũ 2.Sách Thanh Lãng 3.Sách Sâm Sâm 4.Sách Ma Năng Thượng
5.Sách Ma Năng Hạ 6.Sách Hung Đặng 7.Sách Hung ốc

Khí hậu, phong tục: xem ở phần ghi chung toàn tỉnh.

Đinh điền, phú thuế:

Số đinh:
-Chức sắc, miễn sai dịch: 43 người.
-Chánh nạp: 185 người.

Ngạch binh:
-Lính Kinh: 4 người.
-Lính tỉnh: 40 người.

Ruộng đất, thuế:
Ruộng: 1.296 mẫu 7 sào 7 thước 8 phân.
Đất: 423 mẫu 12 thước 4 tấc 4 phân.

Thuế cả năm:
-Nộp bằng tiền: 1.101 quan 2 tiền 18 đồng tiền.
-Nộp bằng thóc: 905 hộc 25 thưng 1 vốc 6 nắm 3 lẻ.

                                                     
1Huyện Minh Hoá : Thành lập năm Tự Đức 27 (1874) do đất tổng Thượng Lưu miền thượng du huyện

Minh Chính tách ra. Sau lại tách làm 2 huyện Tuyên Hoá  (phần đông bắc) và Minh Hoá  (phần
tây nam). Năm 1979 hợp làm một, sau lại tách ra. Nay là đất 2 huyện Minh Hoá và Tuyên Hoá tỉnh Quảng
Bình.
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Sản vật:

-Tre, mây, gỗ lạt.

-Sáp ong: sản ở 2 nguồn, 7 sách. Có nộp thuế (ở dưới cũng thế).

-Mật ong.

-Sừng tê.

-Ngà voi: (Nguyên có lệ phải nộp thuế, sau xét thứ này không kiếm được thường xuyên, hàng năm
không lấy gì mà nộp được, dân tình kêu khổ cho nên đã được đội ơn cho chiết nộp bằng tiền).

-Củ nâu: gặp thuyền buôn đỗ ở cảng thì thu thuế.

Núi sông:
Trong huyện núi non nối tiếp trùng điệp, khe suối xen cắt nhau, nhưng vì ở nơi xa xôi hẻo lánh,

không có tên gọi và sự tích để ghi lại.

Danh thắng:
-Đá Ông Già (Trượng Nhân thạch): ở phường Thái Hòa, giữa sông có tảng đá cao khoảng 5-6

thước, trông giống hình người đang cúi xuống nhìn dòng nước trong xanh, tục gọi là Ông Đứng.
Thuyền bè qua đó phải thận trọng, đốt hương cầu khấn để được an toàn.

Đường đi:

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía đông đến địa giới huyện Minh Chính, đi khoảng nửa ngày.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía tây đến tấn Ve, thông sang Lào, đi đường núi ước độ 5-6
ngày.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía nam đến sách Hung Đặng, đi ước độ hơn 1 ngày.

-Một đường nhỏ từ huyện lỵ đi về phía bắc đến địa phận Trại Bái [huyện Hương Khê] tỉnh Nghệ
An, đi ước độ 1 ngày.
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